Thị  trường Rau quả  Braxin




Phạm bá Uông, Tham tán TM Việt Nam tại CHLB Braxin
 Braxin là nước có nền kinh tế hàng đầu ở Mĩ Latinh, đứng thứ 12 trên thế giới. Biểu đồ 1 mô tả khái quát cơ cấu kinh tế và vị trí của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế Braxin. Cơ cấu GDP dịch chuyển nhanh trong thời gian qua, mang đặc điểm của một nước công nghiệp hoá : Nông nghiệp chỉ chiếm có 9 %, Công nghiệp chiếm 32 %, còn Dịch vụ chiếm tới 59 %. 
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Về sản xuất nông sản thực phẩm, Braxin đứng thứ 3 trên thế giới. Là một nước rộng, đông người, nằm  ở khu vực phía Nam Mỹ latinh, sát bờ biển tây Đại Tây Dương, diện tích rộng hơn 8,5 triệu km2, Braxin  được thiên nhiên ưu đãi khí hậu đa dạng, đất đai phì nhiêu, nguồn nước dồi dào, thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Quanh năm, mùa nào thức ấy, có đủ các loại hoa quả như cam, quýt, chanh, dưa, táo, lê, nho, hồng, mận, đào, na, chuối, ổi, điều, dừa, xoài,đu đủ...Hàng ngày trong điều kiện sinh hoạt bình thường, không một người dân nào Braxin  lại không dùng hoa quả. Nền văn hoá cuả  Braxin cũng có những câu mang đậm ý nghĩa nhân văn như “ cơm không có rau như người đau không có thuốc” và “ ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Với dòng người nhập cư từ những thế kỷ trước, nhiều người dân Ba đào nha, Italia, các mước châu Phi, Nhật Bản, Hàn Quốc đã đưa giống mới đến lai trồng, làm cho hệ rau quả ở Braxin vốn đa đa dạng càng trở nên phong phú.

1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ trong nước  
Nhận thức được tầm quan trọng của rau quả đối với nhu cầu trong nước và thị trường thế giới, Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng Braxin đề ra chủ trương thực hiện chương trình “Sản xuất tổng hợp” nhằm ưu tiên nguồn lực  phát triển 14 loại cây quả chính có tiềm năng lớn : táo, xoài, nho, đu đủ, dưa, đào, ổi, hồng, chanh, điều, dừa, chuối, chanh leo và quả figo (giống quả sung).  Năm 2004, sản lượng  hoa quả Braxin đạt 41,4 triệu tấn, tăng 38% so với năm 1990 (30 triệu tấn), bình quân tăng 2,5 % mỗi năm. Xu thế tiêu dùng nước hoa quả ở thị trường nội  địa tăng 15% mỗi năm, mặc dù sức mua hoa quả của người dân Braxin nhìn chung có chiều hướng giảm xuống trong mấy năm gần đây. Trong số hoa quả chính được trồng nhiều, phải kể đến cam chiếm tỷ trọng gần một nửa (44,1%), dứa (15,7%), dừa (7,1). Riêng 2 loại cam và chuối đã chiếm gần 60 % sản lượng (biểu đồ 2). Cam được trồng nhiều dùng cho công nghiệp chế biến nước cam cô đặc xuất khẩu, còn chuối chủ yếu để đáp ứng thị trường trong nước. 
Biểu đồ 2. Tỷ trọng sản xuất một số loại hoa quả chính ở Braxin  năm 2004.
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Nguồn TL : Viện nghiên cứu Địa lý và Thống kê Braxin IBGE- http://www.sidra.ibge.gov.br.

Xét ở góc độ phát triển từng loại hoa quả cho giai đoạn 15 năm, từ năm 1990 đến năm 2004, cho thấy một số hoa quả có tốc độ tăng nhanh như đu đủ (8,53%), đào (7,85%), dừa (6,90%), quýt (6,86%). Ngược lại sản lượng một số loại hoa quả giảm đi như  quả bơ (6,7%), chuối (0,82%).
Bảng 1. Tỷ lệ phát triển sản xuất một số hoa quả ở Braxin năm 1990 và năm 2004

	Loại hoa quả
	Tỷ lệ phát triển sản xuất hàng năm (%)

	Đào
	7,85

	Đu đủ
	8,53

	ổi
	4,31

	Chanh
	4,31

	Chanh leo
	4,28

	Chuối
	-0.82

	Dừa
	6,90

	Dứa
	5,65

	Nho
	2,86

	Quả Bơ
	-6,7

	Quýt
	6,86

	Xoài
	2,69


Nguồn : Analise da oferta e demanda de frutas no Brasil 2006/2015, P.S. Vilela.
Nếu một số hoa quả tiếp tục được ưu tiên, duy trì tốc độ phát triển  như hiên nay, theo một số nhà kinh tế nông nghiệp, rất có thể dẫn tới giảm giá đáng kể làm ảnh hưởng đến lợi ích của người sản xuất  và gây ra suy thoái các vườn quả nếu không tìm được thị trường xuất khẩu mới.  Mặt khác việc tập trung quá mức vào phát triển mọt số ít chủng loại cũng có nguy cơ dẫn đến khủng hoảng cung cầu nếu gặp dịch bệnh hoăc mỗi khi nhu cầu tiêu dùng của người dân muốn thay thế loại hoa quả khác.

2. Tình hình thị trường thế giới và xuất khẩu hoa quả của Braxin 
Hiện nay, giao dịch thương mại thị trường hoa quả tươi  trên toàn thế giới đạt mức 21 tỷ USD một năm, tăng 5% / năm, chủ yếu là hoa quả ôn đới,  phù hợp với nhu cầu tiêu dùng ở các nước phương Bắc bán cầu, mặc dù tiềm năng sản xuất và xuất khẩu các loại hoa quả nhiệt đới là rất lớn. Ngoài  ra, giao dịch  các loại hoa quả chế biến  trên toàn thế giới đạt 34 tỷ USD, đạt tổng số kim ngạch lên 55 tỷ USD/ năm. Chuối đứng hàng đầu trong số hoa quả được giao dịch chính trên thế giới, sau  đó mới đến nhóm dưa, dâu, kiwi, hồng, cuối cùng là quả bơ, xoài, đu đủ, dứa, cam, chanh. 
Cùng với phát triển khoa học, công nghệ, ngành chế biến nước hoa qủa trên thế giới đang phát triển nhanh, nhất là ở các nước đang phát triển. Các nước này có thị phần xuất khẩu nước hoa quả chiếm hơn  50 %  trên thế giới. Hiện nay thị trường thế giới giới đang có nhu cầu lớn về một số loại nước hoa quả nhiệt đới nhưu dứa, chanh leo, xoài, chuối.  Mặt hàng này chiếm tới 1/2 kim ngạch xuất khẩu. Riêng loại nước cam, Braxin là nước sản xuất và xuất khẩu nhiều nhất, chiếm tới 80 % thị phần xuất khẩu. trên thế giới.
Braxin chỉ đứng sau Trung Quốc và ấn Độ về tổng sản lượng rau quả. Nhưng cũng như hai nước trên, sản phẩm hoa quả chủ yếu để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Thị phần xuất khẩu hoa quả tươi cuả Braxin chỉ chiếm 1 % trên thế giới, xếp hàng thứ 20 trong số các nước xuất khẩu hoa quả. Có thể nói rằng ngành xuất khẩu rau quả của Braxin mới chỉ thực sự được chú trọng trong khoảng 6 năm gần đây nhờ đổi mới chính sách phát triển nông nghiệp, và nhận thức về nhu cầu thị trường hoa quả nhiệt đới trên thế giới.
Khi so sánh về kết quả kim ngạch xuất khẩu hoa quả với nước láng giềng để có bức tranh tổng thể, thấy rằng những năm 1970, Braxin xuất khẩu gần 50 triệu USD/ năm, ngang với Chi lê. Nhưng sau 2 thập kỷ tiếp sau, tuy là một nước có diện tích canh tác hạn hẹp, Chi lê đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu hoa quả lớn nhất Mỹ Latinh đạt 1,5 tỷ USD, trong khi Braxin chỉ đạt có 241 triệu USD trong năm 2002.

Nhờ đổi mới chính sách phát triển nông nghiệp và nhận thức trong xuất khẩu hoa quả, sản lượng xuất khẩu hoa quả tươi của Braxin tăng 18 % mỗi năm cho cả thời kỳ và sản lượng xuất khẩu hoa quả chế biến tăng 5,1 % hàng năm kể từ năm 1998 đến năm 2004, trong đó hoa quả chế biến đạt tới 1,7 triệu tấn trong năm 2004. Riêng nước cam cô đặc và đông lạnh chiếm tới 60 % tổng số lượng hoa quả chế biến xuất khẩu của Braxin, đạt 1,01 triệu tấn, trong khi các loại nước hoa quả khác không cô đặc hoặc không đông lạnh  chỉ đạt 574 ngàn tấn. 
Bảng 2.  Xuất khẩu hoa quả tươi của Braxin và hoa quả chế biến (đơn vị tính 1000 tấn)
	Năm
	Hoa quả tươi
	Tăng trưởng
	Hoa quả chế biến
	Tăng trưởng

	1998
	349,1
	-
	1284,7
	-

	1999
	455,1
	33,5
	1245,1
	-3,1

	2000
	486,4
	4,4
	1355,6
	8,9

	2001
	630,8
	29,7
	1406,7
	3,8

	2002
	720,0
	14,1
	1407,2
	0,0

	2003
	874,4
	21,4
	1679,5
	19,3

	2004
	919,7
	5,2
	1709,3
	1,8

	Trung bình hàng năm
	18,1
	Trung bình hàng năm
	5,1


Nguồn : Secex- MDIC
Hiên nay, xuất khẩu  hoa quả tươi của Braxin tập trung vào 5 loại chính gồm chuối, xoài, dưa, nho, đu đủ  chiếm  tới 74% tổng kim ngạch xuất khẩu hoa quả tươi trong năm 2004.

Bảng 3. Tỷ trọng xuất khẩu một số hoa quả tươi năm 2004 trong tổng số lượng hoa quả xuất khẩu
	Hoa quả
	Số lượng 
(tÊn)
	Chiếm tỷ lệ % trong tổng số
	Kim ngạch (ngàn USD)
	Chiếm tỷ lệ % trong tổng số

	Cam
	90.119
	9,8
	21.492,24
	3,6

	Chuối 
	188.086
	20,5
	26.983,24
	4,6

	Dưa
	142.587
	15,5
	63.251,15
	10,7

	Táo
	153.043
	16,6
	72.549,96
	12,2

	Xoài
	104.475
	11,4
	60.590,07
	10,2

	Tổng số 
	919.687
	100,0
	592.084,55
	100,0


Nguồn : Secex – Mdic

Bảng 3 cho thấy sự tập trung xuất  khẩu quá nhiều ở 5 loại hoa quả chính, điều đó rất dễ gặp rủi ro nếu điều kiện xản xuất thiếu ổn định, thời tiết và sâu bệnh phá hoại, mặt khác dễ vấp phaỉ sự cạnh tranh với các mặt hàng tương tự của các nước châu á, châu Phi, châu Đại dương và từ chính các nước vùng Nam Mỹ.  

Thị trường xuất khẩu hoa quả chính của Braxin là  Châu Âu, trong đó có một số nước chủ yếu gồm Hà Lan, Anh, Đức, Bỉ, Pháp và các nước Bắc âu. Sau đó phaỉ kể tới một số nước khác là Mỹ, Canada, Achentina, Urugoay và Chi lê.

Tổ chức Nông nghiệp Thế giới FAO công bố kết quả nghiên cứu dự báo nhu cầu   nhập khẩu hoa quả nhiệt đới trên thế giới sẽ tăng  trung bình 8 % mỗi  năm cho đến năm 2010. Tuy nhiên thị trường thế giới cũng đặt ra những yêu cầu cao về điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm, tăng cường các biện pháp kiểm soát chất lượng và hàng rào phi thuế quan ở các nước nhập khẩu.  Dó cũng là những cơ hội và thách thức mới đối với ngành sản xuất hoa quả xuất khẩu của Braxin và các nước đang phát triển nói chung.
3.Tình hình nhập khẩu hoa quả của Braxin 
Do nền sản xuất chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu, trong năm 2004, Braxin nhập khẩu tổng số 196 ngàn tấn hoa quả, đạt kim ngạch 152 triệu USD. Việc nhập khẩu tập trung vào một số loại hoa quả ôn đới như  lê (74,9 ngàn tấn), táo (42,5 ngàn tấn), nho (22 ngàn tấn), mận (13 ngàn tấn). 
Xu thế nhập khẩu qua quả của Braxin đang giảm dần trong mấy năm gần đây, nguyên nhân do sức mua của người dân nói chung bị giảm sút làm cho nhu cầu hoa quả nhập khẩu cũng ít đi. Năm 2005, với tỷ giá đồng USD thay đổi, tỷ giá đồng Real tăng cao, có thể sẽ kích  thích  nhập khẩu hoa quả tăng lên đáp ứng nhu cầu mới  của thị trường trong nước. 
4.Nhu cầu tiêu thụ hoa quả của người dân Braxin 

Theo một số kết quả nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp thực hiện trong 3 thời kỳ khác nhau cho thấy xu thế tiêu dùng hoa quả tươi theo đầu người dân Braxin  đang giảm dần.  Năm 1987, trung bình một người tiêu dùng 48 kg/ năm, đến năm 1996 bị giảm xuống còn 40 kg/ năm (giảm 16,7%), đến năm 2003 giảm xuống còn 24,5 kg/ năm (giảm 38,8%). 
Bảng 4. Xu thế tiêu dùng một số loại hoa quả tươi ôn đới và nhiệt đới theo đầu người ở Braxin

	Loại hoa quả tươi
	Năm 1987
	Năm 1996
	Năm 2003

	
	Tiêu dùng tính theo đầu người (kg/người/ năm)

	Tổng số hoa quả tươi nói chung 
	47,984
	40,397
	24,487

	1. Hoa quả tươi nhiệt đới
	43,876
	33,658
	21,559

	Quả Bơ 
	0,533
	0,370
	0,275

	Dứa 
	2,992
	1,078
	0,840

	Chuối
	5,336
	3,715
	2,746

	Dừa
	0,380
	0,343
	0,171

	Cam
	12,366
	11,272
	2,194

	Chanh
	0,802
	0,825
	0,548

	Đu đủ
	5,351
	3,094
	1,847

	Xoài
	0,887
	1,258
	0,886

	Chanh leo
	0,284
	0,960
	0,401

	Dưa hấu
	2,032
	2,487
	2,456

	Dưa vàng
	0,935
	0,804
	0,364

	Quýt
	1,556
	1,184
	1,170

	2. Hoa quả tươi ôn đới 
	4,108
	6,738
	2,928

	Táo 
	2,176
	2,907
	1,684

	Hồng
	0,387
	0,149
	0,125

	Lê
	0,441
	1,084
	0,198

	Nho
	0,438
	1,406
	0,580


Nguồn : POP-IBGE
Từ số liệu trên, có thể mô tả xu thế nhu cầu tiêu dùng một số hoa quả tính theo đầu người (kg/người/ năm) ở Braxin trong 3 thời kỳ ở biểu đồ 3: 
Biểu đồ 3. Xu thế nhu cầu tiêu dùng hoa quả theo đầu người ở Braxin, chỉ số tiêu thụ năm 1987 bằng 100.
[image: image3.wmf]Cơ  cấu  kinh tế  Braxin  

Công nghiệp

32%

Nông nghiệp

9%

Dịch vụ

59%


Kết quả nghiên cứu ở Bảng 4 cho thấy qua 3 đợt  nghiên cứu ở 3 thời điểm khác nhau,  xu thế tiêu dùng hoa qủa tươi theo đầu người giảm  15,8% từ năm 1987 đến năm 1996, và năm 2003 giảm 39,3 %  so với năm 1996. 

Khi xét theo từng nhóm khác nhau, thấy rằng lượng tiêu dùng nhóm hoa quả nhiệt đới tính theo đầu người giảm dần theo 3 mốc thời gian nghiên cứu. Trong 10 năm từ năm 1987 đến năm 1996, giảm 23,2%, đến lần nghiên cứu gần đây vào năm 2003, chỉ số này giảm 35,9 %. 
Lượng tiêu dùng nhóm hoa quả ôn đới theo đầu người tăng mạnh trong khoảng thời gian giữa 2 đợt nghiên cứu, từ 4,1 kg lến 6,7 kg (+63,4% hay tăng trung bình mỗi năm 7%). Nguyên nhân chủ yếu do chính sách “mở cửa” kinh tế từ năm 1991 cho phép nhập khẩu nhiều hoa quả từ Achentian và  Chi lê như táo, nho và do sức mua của người dân nói chung tăng lên nhờ thành tựu ban đầu đạt được trong thời kỳ phát triển kinh tế mang tên “Kế hoạch REAL”.
Song, mức tiêu dùng nhóm hoa quả ôn đới nói trên lại giảm mạnh (-56,7%) trong thời gian năm 2003 (- 57,7%) so với gần 10 năm trước (1996). Số liệu thống kê  nhập  khẩu cũng chứng minh điều này : năm 1996, Braxin nhập khẩu 527 ngàn tấn, năm 2000 nhập 249 ngàn tấn, đến năm 2003 chỉ nhập có 181 ngàn tấn.
Nhu cầu tiêu dùng theo đầu người về  hoa quả chế biến đóng hộp tăng mạnh, đặc biệt là nước hoa quả. Năm 1987 mỗi người tiêu thụ 0,372 lít/năm, đến năm 1996 tiêu thụ 0,716 lít/năm, tăng 120% hay mỗi năm tăng trung bình 12%. Đến năm 2003  mỗi người tiêu thụ 1,082 lít/ năm, tăng 51% hay mỗi năm tăng trung bình 7,3 %. Ngoài ra nhu cầu tiêu dùng về mứt hoa quả đều giảm do nhu cầu và thói quen tiêu dùng thay đổi, chuyển sang dùng nhiều nước hoa qủa đóng hộp. 

Trong kinh tế, có thể dùng phương pháp tính tỷ lệ tăng nhu cầu tiêu dùng đối với một loại sản phẩm  bằng cách lấy tỷ lệ tăng dân số hàng năm cộng với tích số giữa độ co giãn - thu nhập đối với nhu cầu sản phẩm  với tỷ lệ tăng hàng năm của mức thu nhập bình quân đầu người. Theo quan điểm dự báo của một số nhà nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp Braxin, đến thời điểm năm 2010 và 2015 sẽ có 3 tình huống xảy ra :

Thứ nhất, nhu cầu tiêu thụ một số loại hoa quả như quả bơ, chuối vẫn ở mức cao. Thực vậy, từ năm 1990 đến năm 2003 sản lượng bị giảm sút, dù trong viễn cảnh kinh tế thay đổi thế nào chăng nữa thì cũng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Thứ hai, nhu cầu tiêu thụ một số loại hoa quả như ổi, chanh, nho không tăng nhiều, gây  nguy cơ rủi ro cho các nhà sản xuất một khi tăng trưởng GDP không cao, chỉ ở mức 4 % như hiện nay, do đó sức mua của người dân không tăng nhiều, dẫn đến cung vượt cầu. Thứ 3, nhu cầu tiêu dùng về dứa, dưa, đu đủ, xoài, chanh leo, đào, quýt sẽ không tăng sẽ gây nhiều rủi do cho các nhà sản xuất, dù cho tăng trưởng kinh tế có tăng cao đáng kể hơn nữa. Sản lượng sản xuất “cung” sẽ vượt rất xa nhu “cầu” tiêu thụ thị trường trong nước và  nhu cầu xuất khẩu.

5. Kênh phân phối và giá bán lẻ một số loại hoa quả tươi  ở siêu thị Braxin, quý 2 năm 2005

Nhìn chung, trình độ kỹ thuật và quy mô sản xuất hoa quả ở Braxin đã được cơ bản cơ khí hoá, với quy mô sản xuất trên diện tích lớn, đảm bảo yêu cầu quản lý chất lượng sản  xuất và bảo quản sau thu hoạch. Các nhà sản xuất thường có cam kết hay hợp đồng kinh tế với các trung tâm phân phối hoa quả, các trung tâm cung ứng này sẽ giao cho các mạng lưới siêu thị và cửa hàng thông qua các hợp đồng riêng. Hoa quả được bảo quản, phân loại, sơ chế, đóng gói trước khi chuyến đến các điểm tiêu thụ. 

Để có bức tranh minh hoạ, chúng tôi đã đi khảo sát bảng giá bán lẻ ngày 05/06/2006 một số loại hoa quả tươi tại siêu thị Hirota, trung tâm thành phố Sao Paulo. 

Bảng 5. Giá bán lẻ trung bình một số loại hoa quả tươi  ở siêu thị Hirota 
(Đơn vị tính  là đồng Reail R$ , tỷ giá 01 US$ =2.05 R$) 

	Loại hoa quả
	Giá bán
	Loại hoa quả
	Giá bán

	Cam
	2.0
	Nho
	4,0

	Quýt 
	1,9
	Đu đủ
	4,0

	Chuối 
	2,5
	Cam lai bưởi
	6,9

	Dưa vàng
	3,5
	Mãng cầu
	8,0

	Xoài
	5,0
	Na
	9,0

	Dứa
	2,0
	Lê
	4,0

	Chanh
	1,4
	Dưa hấu
	1,3

	Chanh leo 
	5,6
	Táo 
	4,0

	Mận 
	5,0
	Hồng
	3,7

	Dâu
	5,0
	Kiwi
	3,6


6.Thuế nhập khẩu và các rào cản  ở Braxin
Các nước thành viên khối Mecosur không bị áp dụng thuế nhập khẩu rau quả. Đối với các nước khác, được áp dụng mức thuế  nhập khẩu  5% cho mọi loại hoa quả, riêng mặt hàng chuối có mức thuế nhập khẩu là 10% : 
	Mã số
	Tên loại hàng hoá
	Thuế nhập khẩu (%)

	080111
	Dừa khô
	5

	080119
	Dừa các loại
	5

	080122
	Hạt điều
	5

	080212
	Lạc nhân 
	5

	080300
	Chuối tươi hay s.khô
	10

	080430
	Dứa tươI hay s.khô
	5

	040440
	Quả bơ
	5

	080450
	Ôỉ, xoài
	5

	080510
	Cam
	5

	080520
	Quýt các loại
	5

	080530
	Chanh các loại
	5

	080610
	Nho tươi
	5

	080711
	Dưa hấu
	5

	Các loại hoa quả khác
	5


Nguồn : Bộ Tài chính- Hải quan Braxin, ww.minfin.go.ao/alfa/pauta/pdio8.pdf

 Ngoài các loại thuế quan nói trên, nhà nhập khẩu hoa quả còn chịu những hàng rào kiểm soát về vệ sinh, dịch tễ, không có ngoại lệ nào, do cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tiến hành như giấy chứng nhận về kiểm dịch thực vật...Nhà nhập khẩu phải khai báo chi tiết về các loại hoá chất đã dùng để bảo quản hoa quả. Doanh nghiệp nhập hàng truớc khi nhập khẩu phải trình và đăng kí các mặt hàng mẫu với cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp phép nhập khẩu. 
7. Triển vọng xuất khẩu hoa quả của Việt Nam vào Braxin và khu vực Nam Mỹ nói chung 
Xuất khẩu rau quả của ta sang khu vực này còn gặp một số khó khăn như khoảng cách địa lý xa xôi làm tăng chi phí vần tải và bảo hiểm so với các nước trong khu vực. Hơn nữa, giá cả xuất khẩu rau quả của các nước trong khu vực như Achentina, Chi lê, Ecuador rất cạnh tranh. Mặt khác do các điều kiện sản xuất ở Braxin như thời tiết, đất đai thuận lợi và nguồn lao động dồi dào nên sản phẩm đầu ra có chi phí khá thấp, giá bán hoa quả trong nước Braxin rất cạnh tranh. Cuối cùng cơ cấu chủng loại hoa quả của Bạn khá giống của ta nên việc tìm thị trường xuất khẩu vào nước bạn và khu vực các nước đang phát triển ở Nam Mỹ nói chung không phải dễ dàng đối với hàng rau quả, một loai hàng hoá yêu cầu bảo quản khó khăn, cần có phương tiện và công nghệ phù hợp khi thu hoạch, chế biến  và vận chuyển. Xét ở góc độ về cơ cơ sở hạ tầng và công  nghệ bảo quản, chế biến, vận chuyển quản lý chất lượng trong sản xuất ở nước ta vẫn còn là những vấn đề đang đặt ra ở phía trước. 

Tuy vậy, những cơ hội mới vẫn đang mở ra cho ngành xuất khẩu hoa quả của Việt Nam vào thị trường này như  nhãn, vải, thanh long và sản phẩm đóng hộp là những  loại hoa quả nhiệt đới  rất hiếm, khó trồng ở Braxin, phải nhập khẩu với khối lượng hạn chế từ một số nước Đông Nam á. Hơn nữa, tiềm năng của hai nước Việt Nam và Braxin là rất lớn, chưa được nghiên cứu và khai thác hết. Giữa Việt Nam và Braxin đã có quan hệ ngoại giao thuận lợi, có thư trao đổi giành cho nhau các điều kiện tối huệ quốc trong thương mại, nhờ đó chắc chắn không chỉ ngành xuất nhâp khẩu hoa quả mà trong các ngành hàng khác sẽ có những bước phát triển mới giữa hai nước.
Nguồn tưu liệu tham khảo :
 1.P.S.Vilela; C.W.Castro;S.O.C.Avellar,”Analise da oferta e demanda de frutas no Brasil, 2006/2015

2. An¸lise- Anu¸rio Commercio Exterior 2005-2006 

3. FMI, Direction of  Trade Statistic – Yearbook 2004 and Quarterly June 2005./ 
4.MRE/DPR/DIC (Tổng Vụ Thông tin Thương mại Bộ Ngoại giao Braxin)
5.Direitos, Codigo, Designacao das mercadorias. www.minifi.go.ao/alfan/pauta/pdio8.pdf
6. IBGE- http://www.sidra.ibge.gov.br.(Viện nghiên cứu Địa lý và Thống kê Braxin).
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